	cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

	(Sè: 40110/H§KCB-TYT-2021)




Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014;

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh (KCB) số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT (sau đây viết tắt là Nghị định số 146/2018/NĐ-CP); 

Căn cứ Hướng dẫn liên ngành số 4572/HDLN:YT-BHXH ngày 15/12/2020 của Sở Y tế - BHXH tỉnh Nghệ An về việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020;
Căn cứ hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh số: 40017/HĐKCB-BHXH-2021 ngày 23/12/2020 giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An và Trung tâm y tế Huyện Quỳ Châu.
Giấy phép hoạt động KCB số: 0786/SYT- GPHĐ ngày 07/06/2018 của sở y tế Nghệ An cấp cho Trạm y tế thị trấn Tân Lạc
	Hôm nay ngày 24 tháng 12 năm 2020 tại: Trung Tâm y tế Huyện Quỳ Châu

	Chúng tôi gồm:


BÊN A: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUỲ CHÂU 

Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An 

Địa chỉ thư điện tử: ttytquychau.vntt.yoppyce.vn 

Điện thoại:  02383 884 115 
Fax: .........................

Tài khoản số: 3714 0 1088 505 tại Kho bạc nhà nước huyện Quỳ Châu, Nghệ An 

Đại diện là ông:    Đặng Tân Minh  Chức vụ: Giám đốc

Bªn B: TẾ THỊ TRẤN TÂN LẠC
Địa chỉ: Khối 2. Thị Trấn Tân Lạc - Huyện Quỳ Châu

Điện thoại: 0389231699 


Email tytthitranqc@gmail.com
Đại diện ông (bà): Vy Thị  Lan 

Chức vụ: P.Trưởng Trạm

Giấy ủy quyền số: 01  ngày 02 tháng 01 năm 2021 của Trung Tâm y tế Huyện Quỳ Châu
Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng KCB BHYT năm 2021 theo các điều khoản như sau:
Điều I: Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh

Bên B cam kết đảm bảo KCB BHYT, cung cấp đầy đủ thuốc, dịch truyền, vật tư y tế, các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi chuyên môn và phạm vi quyền lợi của người bệnh cho người có thẻ BHYT đến KCB tại bên B.

Điều 2. Thời hạn hợp đồng

Thời hạn hợp đồng là 12 tháng, kể từ 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Điều 3: Phương thức, mức thanh toán, hình thức chuyển kinh phí và quyết toán chi phí KCB BHYT

1. Phương thức thanh toán
1.1. Hai bên thống nhất phương thức thanh toán chi phí KCB BHYT theo giá dịch vụ theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.
1.2. Nguyên tắc thanh toán:
a) Giá dịch vụ KCB BHYT áp dụng thống nhất đối với các trạm y tế xã cùng hạng trên toàn quốc; giá dịch vụ KCB BHYT tại Bên B thanh toán theo các phụ lục hưỡng dẫn tại Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 5/7/2019 của Bộ Y tế.
b) Chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa tính vào giá dịch vụ KCB thì thanh toán theo giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

c) Chi phí máu và chế phẩm máu thanh toán theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

1.3. Tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT cho Bên B năm 2021 thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

1.4. Số chi KCB BHYT năm 2021 được quỹ BHYT thanh toán trên cơ sở số đề nghị của đơn vị đã được cơ quan BHXH giám định, thẩm định nhưng không vượt tổng mức thanh toán quy định tại khoản 3, Điều này, và nằm trong nguồn kinh phí KCB BHYT được giao của cấp thẩm quyền (nếu có). Trường hợp vượt nguồn kinh phí được giao, hai bên đánh giá nguyên nhân, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét xử lý.

1.5. Khi có văn bản hướng dẫn thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT theo định suất, theo nhóm chẩn đoán (DRG) của BHXH Việt Nam hướng dẫn, Bên A phối hợp với Bên B ký phụ lục bổ sung Hợp đồng KCB BHYT năm 2021 để làm cơ sở để thanh toán chi phí KCB BHYT.

2. Mức thanh toán:
a) 100% chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP;
b) Mức giá khám bệnh áp dụng mức giá của trạm y tế xã tại Phụ lục I; Mức giá các dịch vụ kỹ thuật bằng 70% mức giá của các dịch vụ tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 5/7/2019 của Bộ Y tế.
c) Đối với các trạm y tế được Sở Y tế quyết định có giường lưu được áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 5/7/2019 của Bộ Y tế. Số ngày được thanh toán tối đa 03 ngày/người/đợt điều trị. Không thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền giường lưu tại trạm y tế tuyến xã. 



3. Hình thức chuyển kinh phí: 



Hàng quý, bên A có trách nhiệm tạm ứng kinh phí cho TYT căn cứ  điều kiện nhân lực khả năng chuyên môn, trang thiết bị và nhu cầu thực tế của các TYT theo hình thức:


+ Thuốc, hoá chất, vật tư y tế bằng hiện vật.  



+ Tiền công khám, giường bệnh và các dịch vụ kỹ thuật bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản .
4. Thanh quyết toán chi phí KCB BHYT: 
- Trong 10 ngày đầu của tháng đầu quý, bên B có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT của quý trước cho bên A, bao gồm: 
+ Danh sách bệnh nhân KCB ngoại trú đề nghị thanh toán (mẫu số 79a-HD) kèm theo file dữ liệu điện tử;

+ Danh sách bệnh nhân điều trị nội trú đề nghị thanh toán nếu TYT xã được quy định điều trị nội trú (mẫu số 80a-HD) kèm theo file dữ liệu điện tử;

+ Bảng kê thanh toán chi phí KCB (mẫu số 01/KBCB);

+ Đơn thuốc;
+ Bảng cân đối xuất nhập tồn sử dụng thuốc; Tổng hợp thống kê chi phí VTYT được quỹ BHYT thanh toán riêng theo mẫu số 19/BHYT; thuốc theo mẫu số 20/BHYT kèm theo file dữ liệu.
+ Tổng hợp tiền khám bệnh và chi phí thực hiện các DVKT theo mẫu số 21/BHYT kèm theo file dữ liệu (làm căn cứ để bên A thanh toán bằng tiền mặt cho bên B).

- Bên A có trách nhiệm tổng hợp thanh quyết  toán chi phí KCB BHYT tại bên B với cơ quan BHXH. Sau khi cơ quan BHXH đã thanh toán chi phí KCB BHYT với bên A, bên A có trách nhiệm thanh toán với bên B chi phí KCB BHYT đã sử dụng tại bên B trong quý. 

Điều 4: Quyền và trách nhiệm bên A
1. Quyền của bên A : 

a. Yêu cầu bên B cung cấp hồ sơ bệnh án và các tài liệu liên quan về KCB của người có thẻ BHYT. 

b. Từ chối thanh toán chi phí KCB BHYT không đúng quy định hoặc không đúng nội dung hợp đồng này.

2. Trách nhiệm của bên A: 

a. Tạm ứng kinh phí và thanh toán chi phí KCB hàng quý cho bên B theo đúng quy định.

b. Có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, giám sát, giám định KCB BHYT và tổng hợp  chi phí KCB BHYT tại bên B để thanh toán với cơ quan BHXH. 

c. Phối hợp với bên B để tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích chế độ chính sách BHYT.

d. Cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc, hóa chất, VTYT theo yêu cầu chuyên môn phù hợp với bên B để đảm bảo công tác tổ chức KCB BHYT tại bên B; 
e. Hỗ trợ Bên B trong việc kết nối và chuyển dữ liệu điện tử chi phí KCB BHYT lên Hệ thống thông tin giám định BHYT theo Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện.    

Điều 5: Quyền và trách nhiệm bên B
1. Quyền của bên B:  
Được bên A tạm ứng kinh phí và thanh toán chi phí KCB theo quy định.
2. Trách nhiệm của bên B: 

2.1. Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 21 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP; Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ Y tế quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí KCB BHYT và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2.2. Tổ chức đón tiếp, kiểm tra thủ tục KCB BHYT của người có thẻ BHYT; Thông báo và phối hợp với Bên A để thu hồi hoặc tạm giữ thẻ BHYT và lập biên bản đối với trường hợp mượn thẻ BHYT của người khác, thẻ BHYT giả hoặc thẻ BHYT bị sửa chữa, tẩy xóa khi đi KCB chuyển Trung tâm y tế và Bảo hiểm xã hội huyện Quỳ châu để xử lý theo quy định.
2.3. Đảm bảo cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của Bên B theo đúng quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 17, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. 

2.4. Chỉ định sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ y tế phải đảm bảo hợp lý, an toàn, hiệu quả; tránh lãng phí, không lạm dụng.

2.5. Cung cấp cho bên A các tài liệu khi bên A có yêu cầu để phục vụ cho công tác giám định của cơ quan Bảo hiểm xã hội, bao gồm: 

a) Hồ sơ bệnh án, tài liệu liên quan về KCB cho người bệnh BHYT.

b) Dữ liệu điện tử các danh mục được lập theo định dạng excel gồm: 

- Danh mục dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế đã được cấp thẩm quyền phê duyệt;

- Danh mục thuốc, vật tư y tế đấu thầu, mua sắm tại đơn vị;

- Các danh mục khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam (dữ liệu danh mục).

c) Dữ liệu hồ sơ chi tiết của người bệnh BHYT được lập theo định dạng file XML quy định tại tại Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ Y tế. 

d) Dữ liệu hồ sơ tổng hợp đề nghị thanh toán BHYT được lập theo định dạng file Excel gồm: Chi phí vật tư y tế, chi phí thuốc, chi phí dịch vụ kỹ thuật; Danh sách tổng hợp chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia BHYT (Mẫu số C79-HD) ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán BHXH và các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

đ) Bảng giá dịch vụ KCB do cơ sở KCB được quy định theo thẩm quyền.

e) Các tài liệu khác liên quan đến KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT theo quy định tại Khoản 2, Điều 43 Luật BHYT.
h. Phối hợp trong công tác tuyên truyền giải thích chế độ, chính sách BHYT.

i. Bên B phải thực hiện kết nối và chuyển dữ liệu điện tử chi phí KCB BHYT lên Hệ thống thông tin giám định BHYT theo Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn có liên quan; chịu trách nhiệm về tính chính xác về thông tin và số liệu cung cấp cho cơ quan BHXH.    

Điều 6: Giải quyết tranh chấp: 
1. Khi có tranh chấp hai bên thống nhất giải quyết  trên nguyên tắc bình đẳng, hợp tác, hoà giải. Trong thời gian tranh chấp hai bên vẫn phải đảm bảo điều kiện để KCB cho người tham gia BHYT.
2. Trường hợp hai bên không hoà giải được sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Điều 7. Cam kết chung: 
1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng này và các quy định của pháp luật về KCB BHYT; Có trách nhiệm kiểm soát, sử dụng hợp lý, đúng quy định, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ BHYT. 
2. Trong trường hợp có thay đổi hoặc chấm dứt hợp đồng này trước thời hạn, hai bên phải thông báo cho nhau trước ba (3) tháng để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT và quyền lợi của các bên.

3. Hai bên thống nhất phối hợp trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để tạo thuận lợi trong thanh quyết toán chi phí KCB BHYT.
4. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Sau khi các bên thực hiện xong việc thanh quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2021, hợp đồng coi như được thanh lý.
Hợp đồng này được lập thành 06 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản và gửi cơ quan BHXH huyện/tỉnh Nghệ An 02 bản. Trong quá trình thực hiện nếu có gì thay đổi, phát sinh, hai bên cùng nhau bàn bạc thống nhất giải quyết và được bổ sung vào phụ lục hợp đồng./.
     Đại diện Bên A                                         đại diện bên B
               (Ký tên, đóng dấu)                                           (Ký tên, đóng dấu)
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